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Môn CNXHKH

 SỨ MỆNH LỊCH SỬ GCCN

1.Đặt vấn đề 

Nghiên cứu lịch sử tư tưởng XHCN cho thấy vào thế kỷ 15 chế độ phong kiến ở phương Tây suy tàn, CNTB nảy sinh và phát triển. CNTB ra đời với nền đại công nghiệp phát triển là một bước tiến vĩ đại của nhân loại. Sự phát triển của nền công nghiệp ấy đã đưa giai cấp tư sản từng bước trở thành giai cấp thống trị, đồng thời đã  tạo lập được lực lượng sản xuất khổng lồ làm cho sản xuất, kinh tế, xã hội, khoa học phát triển nhanh chóng. Hơn thế nữa sự phát triển của nền đại công nghiệp đã tạo ra một nền văn minh mới - văn minh dân chủ tư sản. Như thế sự phát triển của nền đại công nghiệp đã giúp giai cấp tư sản có được thứ công cụ hữu hiệu để thiết lập một thể chế xã hội mới, xã hội tư sản 
Lịch sử phát triển của chế độ tư bản đã chứng minh rằng chính nền đại công nghiệp ấy đã làm cho giai cấp công nhân bị lâm vào cảnh bần cùng hóa nhưng đồng thời cũng làm cho họ thay đổi cách nhìn nhận về một cuộc cách mạng. Vì sự sống còn của mình họ đã đứng dậy đấu tranh. Sự phát triển của nền đại công nghiệp đã đưa tầng lớp vô sản từ một khối quần chúng lao khổ trở thành một lực lượng xã hội, một giai cấp cách mạng. giai cấp công nhân.
2. Khái niệm giai cấp công nhân

Đó là giai cấp vô sản  Đây là lực lượng những người lao động làm thuê , được ra đời trong thế kỷ 19 gắn với sản xuất công nghiệp. Họ được tuyển mộ ở hầu hết các tầng lớp dân cư và là sản phẩm của quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Giai cấp công nhân có những đặc trưng sau đây:
Một là: Những người lao động được hình thành ở thế kỷ 19, ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất đại công nghiệp, đây là bộ phận tiêu biểu cho giai cấp vô sản. Họ có những bản chất tốt đẹp, có đức tính kỷ luật chặt chẽ tính đoàn kết , tính tổ chức cao và tính quốc tế. Công nghiệp càng phát triển thì trình độ văn hoa, tay nghề, năng lực SX và nhận thức chính trị, XH của người công nhân ngày càng cao. Họ trở thành nguời đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến của một phương thức sản xuất mới. 
Hai là:  “Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ thuộc vào yêu cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những biến động của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi”

Tất cả những điều đó đã khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản. Đây là lực lượng XH cánh mạng nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật cao nhất, có tinh thần tương trợ và hữu ái cao nhất, có khả năng tập hợp mọi tầng lớp nhân dân lao động để đấu tranh, xóa bỏ chế độ tư bản , xây dựng một chế độ XH mới –phương thức SX CSCN. 
Định nghĩa giai cấp công nhân trong xã hội hiện đại: 
"Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của của lực lượng sản xuất có tính xã hội hóa ngày càng cao, là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên phong, trực tiếp hoạc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Ở các nước tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là những người không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản và bị giai cấp tư sản bóc lột giái trị thặng dư; ở các nước xã hội chủ nghĩa, họ là người đã cùng nhân dân lao động làm chủ những tư liệu sản xuất và cùng nhau hợp tác lao đông vì lợi ích chung của toàn xã hội trong đó có lợi ích chính đáng của bản thân họ"
3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – LêNin đã khẳng định: xóa bỏ chế độ TBCN, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh không có người bóc lột người, trên cơ sở công hữi về TLSX, giải phóng mình và giải phóng toàn XH khỏi áp bức, bóc lột, bất công, “thực hiện giải phóng thế giới ấy, đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại”

Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, gia cấp công nhân sẽ thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình qua 3 thời kỳ sau đây:

+Thời kỳ đấu tranh lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản – giành chính quyền. Trong thực tế ở nhiều nước thời kỳ này gắn liền với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc

+Thời kỳ thiết lập chuyên chính vô sản, triển khai sự nghiệp cải tạo XHCN và xây dựng CNXH. Đây là giai đoạn cải biến cách mạng toàn diện, triệt để và sâu sắc, thời kỳ của những cuộc đấu tranh trên mọi lĩnh vực, hết sức quyết liệt và phức tạp

+Thời kỳ phát triển CNXH tiến lên CNCS


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không phải thay thế chế độ tư hữu này bằng chế độ tư hữu khác mà là xóa bỏ chế độ tư hữu. Trước hết là xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN, cội nguồn của mọi áp bức bóc lột. Ăngghen đã chỉ rõ: “chỉ có cải tạo xã hội hiện nay một cách dần dần và chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lương tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó, khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu.”

Thực hiện sứ mệnh lich sử của gia cấp công nhân là thực hiện một cuộc cách mạng “Vì lợi ích cho tuyệt đại đa số”. Bởi vì GCCN là người đại diện cho lợi ích của những người lao động trong xã hội. Song để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trên toàn thế giới, trước hết GCCN phải thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình trong khuôn khổ từng dân tộc. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng, đòi hỏi mỗi nước phải kết hợp được lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, vừa thực hiện nghĩa vụ dân tộc vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 
Tóm lại SMLS của GCCN là thủ tiêu chính quyền tư sản, thiết lập nhà nước XHCN; cải tạo toàn bộ xã hội cũ; xây dựng thành công CNXH và CNCS trong phạm vi mỗi nước và trên toàn thế giới. Tuy nhiên quá trình thực hiện sứ mệnh ấy là những cuộc đấu tranh hết sức gay go, quyết liệt, lâu dài, gian khổ. Thực tiễn đã cho thấy các nhà cách mạng phải hết sức tôn trọng và vận dụng đúng quy luật khách quan. Mọi cực đoan, đốt cháy giai đoạn, duy ý chí sẽ làm cuộc đấu tranh đó trở nên khó khăn và có thể thất bại.
4. Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN
a)Sứ mệnh lịch sử của GCCN được quy định bởi những điều kiện KT-XH khách quan

Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân gắn liền với nền sản xuất đại công nghiệp. Nó là sản phẩm của chính nền đại công nghiệp. Vì vậy GCCN gắn với lực lượng sản xuất tiên tiến nhất dưới CNTB. Nhờ ứng dụng những thành tựu, tiến bộ khoa học, CNTB đã tạo ra bước phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất. Trong khi đó quan hệ SXTBCN dựa trên sở hữu tư nhân ngày càng trở thành vật chướng ngại kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. mâu thuẫn giữa tính chất xã hội của LLSX với chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX đã trở thànhg mâu thuân kinh tế cơ bản trong xã hội TBCN. Tính gay gắt của mâu thuẫn kinh tế càng làm tăng thêm mâu thuẫn xã hội giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động với giai cấp tư sản.. Đó là động lực căn bản để hướng tới lật đổ nhà nước tư sản, xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước của giai cấp vô sản. Như vậy tính khách quan quy định giai cấp công nhân là lực lượng quyết định phá vỡ quan hệ sản xuất TBCN. Sau khi giành chính quyền, giai cấp công nhân tiến hành xây dựng một phương thức sản xuất mới cao hơn phương thức TBCN. Cùng với sự phát triển không ngừng của nền sản xuất đại công nghiệp, giai cấp công nhân ngày càng tăng trưởng về số lượng và chất lượng, từng bước tham gia cuộc đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Cuộc đấu tranh ấy đã hình thành ý thức giai cấp và chính đảng của giai cấp công nhân. Thông qua chính đảng tiên phong ấy, giia cấp công nhân sẽ trở thành một lực lượng hùng mạnh. Mặt khác trong chế độ TBCN mọi TLSX tập trung vào tay giai cấp tư sản, giai cấp công nhân không có TLSX đã trở thành công cụ, tạo ra của cải cho CNTB còn mình trở thành nghèo khổ, bần cùng. Đó là sự đối lập trực tiếp về lợi ích kinh tế giữa 2 giai cấp công nhân và tư sản dưới chế độ TBCN.Sự đối lập ấy buộc giai cấp công nhân phải đưng lên đấu tranh, xóa bỏ sự bất công ấy. Cuộc đấu tranh này chỉ có thể kết thúc khi mâu thuẫn đối kháng về lợi ích được xóa bỏ. Điều đó đòi hỏi giai cấp công nhân phải thủ tiêu chế độ tư bản, thiết lập chính quyền của mình, giành lại TLSX về tay nhân dân lao động. Mục tiêu và động lực cơ bản thúc đẩy cuộc đấu tranh cách mạng ấy là giai cấp vô sản phải giai quyết mâu thuẫn lợi ích không điều hòa giữa 2 giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Cuộc đấu tranh này còn tiếp diễn cho tới khi chế độ tư bản hoàn toàn bị thủ tiêu. Để phong trào đấu tranh của công nhân xác định đúng mục tiêu, điều kiện để giành thắng lợi, giai cấp công nhân phải được giác ngộ về chính trị, có tri thức khoa học và lý luận cách mạng.
b)Sứ mệnh lịch sử của giia cấp công nhân được quy định bởi vai trò của lý luận cách mạng và khoa học.

Lý luận cách mạng và khoa học là điều kiện khách quan để giai cấp công nhân thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của mình. Lênin nói “không có lý luận cách mạng và khoa học thì không thể có phong trào cách mạng”. Lý luận khoa học và cách mạng được nảy sinh từ chính thực tiễn của cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, là kết quả của sự phát triển lôgic từ những tư tưởng tiến bộ xã hội loài người qua nhiều thế kỷ. Từ đó đã xây dựng một hệ thống lý luận cách mạng xã hội khoa học để truyền bá vào phong trào công nhân, hình thành hệ tư tưởng vững mạn, làm cho đội ngũ công nhân trở thành một khối thống nhất, luôn có được những tri thức mới nhất trong cuộc đấu tranh cách mạng.
5. Những nhân tố chủ quan để GCCN thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình

Chỉ với những điều kiện khách quan, giai cấp công nhân không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Những nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình:

-Một là: Sự giác ngộ của giai cấp công nhân là một nhan tố quan trọng giúp cho giai cấp công nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc địa vị, vai trò lịch sử của mình và có được những tri thức cần thiết để nắm bắt được quy luật của sự chuyển biến từ CNTB lên CNXH. Sự giác ngộ sẽ làm cho mọi hoạt động của giai cấp công nhân trở thành tự giác, tích cực và sáng tạo, giúp nó đứng vững trước những thử thách của lịch sử. Sự giác ngộ ấy cũng sẽ giúp giai cấp công nhân có cơ sở khoa học hình thành chính đảng của mình.

-Hai là: Để thực hiện sứ mệnh lịch sử, giai cấp công nhân phải thành lập được chính đảng của mình. Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Máclenin với phong trào công nhân. Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức chặt chẽ nhất, giác ngộ nhất của giai cấp công nhân. Đảng là 1 bộ phận của giai cấp, hơn thế nữa còn là bộ phận ưu tú nhất, có mối quan hệ máu thịt với giai cấp công nhân. Không có đảng, giai cấp công nhân không thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình. Hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân là đảng cộng sản. 
Đảng cộng sản là nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Là đội tiên phong của giai cấp vô sản, đảng cộng sản được trang bị lý luận của CN Mac lenin, luôn đứng ở trung tâm của sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp và dân tộc. Là lãnh tụ chính trị của giai cấp, dân tộc, đảng cộng sản đem lại cho giai cấp và toàn thể nhân dân lao động một cương lĩnh cách mạng đúng đắn  trên cơ sở nhận thức và vận dụng những quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp vô sản, đảng cộng sản vạch ra và chỉ đạo toàn bộ chiến lược, sách lược nhằm thực hiện cương lĩnh cách mạng của giai cấp vô sản.
Trên tất cả những ý nghĩa đó, đảng cộng sản là nhân tố quyết định đảm bảo hoàn thành thắng lợi sự nghiệp vĩ đại của giai cấp vô sản nhằm thủ tiêu CNTB, xây dựng CNXH và CNCS.

-Ba là: Giai cấp vô sản phải giành được chính quyền và thiết lập chuyên chính vô sản. Theo Mác, giại đoạn thứ nhất của cách mạng là: “Giai cấp vô sản tự xây dựng thành giai cấp thống trị, là giai đoạn giành lấy dân chủ”. Chính quyền là vấn đề cơ bản, là mục tiêu tiên quyết của tất cả các cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo. Giai đoạn thứ 2 là tiến hành công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, thiết lập chuyên chính vô sản. 

-Bốn là: Đoàn kết thống nhất trong phong trào công nhân là nhân tố có tính chất quyết định để giai cấp này thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Sự đoàn kết thống nhất của giai cấp công nhân có cơ sở khách quan ở sự thống nhất về mục tiêu đấu tranh và về lợi ích.  Sự đoàn kết thống nhất là khẳng định vai trò lãnh đạo chính trị của giai cấp công nhân và là điều kiện tập hợp nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
- 5 là Xây dựng mối quan hệ quốc tế.
6. Liên hệ thực tiễn Việt Nam


a)Hoàn cảnh ra đời: 
-Giai cấp công nhân việt nam ra đời vào những năm đầu thế ký 20, ở một nước thuộc địa nửa phong kiến với nền công nghiệp què quặt nghèo nà và lạc hậu.
-GCCNVN ra đời không gắn với nền sản xuất đại công nghệp, song nó lại được sinh ra trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh bất khuất, chống giặc ngoại xâm. Điều kiện lịch sử ấy đã giúp cho GCCNVN sớm nhận thưc được kẻ thù của giai cấp, của dân tộc. Lợi ích của giai cấp công nhân, giai cấp nôpng dân  và của dân tộc là thống nhất. Đây là điều kiện thuận lợi để GCCNVN xây dựng một khối liên minh công nông vững chắc
-GCCNVN ra đời vào thời kỳ mà phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để GCCNVN tiếp thu và hiểu được lý luận chủ nghĩa Mác lenin. Thành lập được chính đảng và trở thành giai cấp duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt nam.

b) Đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam

-Về số lượng và chất lượng: GCCNVN khi mới ra đời có số lượng nhỏ bé, chất lượng thấp. Tính năm 1929 cả nước mới có 22 vạn người. Do được hình thành trực tiếp từ nông dân, nên GCCNVN có trình độ văn hóa thấp, số người mù chữ chiêm tỷ lệ cao. Lao động chân tay là chủ yếu, tính tổ chức , kỷ luật và tay nghề còn non kém. Công nhân kỹ thuật chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số công nhân.
-Về cơ cấu: các bộ phận cấu thành của GCCNVN là khá đa dạng, trong đó công nhân nhà máy có vị trí quan trọng và có trình độ cao nhưng lại chiêm tỷ trọng rất thấp. Đại đa số là công nhân đồn điền và phu mỏ. Song GCCNVN đã khẳng định được sứ mệnh lịch sử của mình, đã bước lên vũ đài chính trị, đưa phong trào đấu tranh của dân tộc từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống đến chủ nghĩa Maclenin chân chính, chủ nghĩa quốc tế vô sản
-Về năng lực hoạt động chính trị: GCCNVN đã sớm tiếp thu lý luận của chủ nghĩa Maclenin, sớm giác ngộ ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước. Do đó đã nhanh chóng hình thành được chính đảng  của mình, đồng thời đã xác định được mục tiêu và con đường cách mạng. Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH đã tạo ra động lực giúp giai cấp công nhân sớm giành được chính quyền, trở thành giai cấp thống trị xã hội việt nam, nhanh chóng thực hiện thành công giai đoạn thứ nhất của sứ mệnh lịch sử.
-GCCNVN có lãnh tụ thiên tài-chủ tịch HCM: Tư tưởng HCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của đảng và dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản và Chủ tịch HCM, GCCNVN đã thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình trong sự găn sbos chặt chẽ và hòa quện với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của dân tộc và thế giới.

c)Nội dung SMLS của GCCNVN
+ Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là ĐCSVN
+ Giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến. 

+ Giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

+ Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

d)Quá trình thực hiện SMLS


Năm 1930 GCCNVN đã hình thành được chính đảng của mình, có được mục tiêu, đường lối và phương pháp tiến hành cách mạng. Năm 1945 thông qua đảng lãnh đạo giành chính quyền thành công, thiết lập nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sau đó GCCNVN thông qua chính đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đầy khó khăn gian khổ. Sau năm 1954, sứ mệnh lịch sử của GCCNVN được thực hiện với 2 chức năng: Tổ chức xây dựng CNXH và trấn áp kẻ thù. Chức năng ấy được thể hiện dưới 2 nhiệm vụ:

-Miền nam: GCCNVN và đảng CSVN tiến hành bạo lực cách mạng tiêu diệt kẻ thù của CNXH, giải phóng miền nam thống nhất nước nhà năm 1975.

-Miền Bắc: GCCNVN và đảng CSVN đã tạo lập được tinh thần đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời lãnh đạo nhân dân ta chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt, xây dựng và tạo lập cơ sở vật chất, xã hội, chi viện cho miền nam kháng chiến chống đế quốc và tay sai.

Sau năm 1975: Đất nước thống nhất, GCCNVN đã cùng toàn thể nhân dân lao động thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tư tưởng nhằm xây dựng một nước việt nam thống nhất và giàu mạnh

Ngày nay bước vào giai đoạn cách mạng mới, GCCNVN vẫn đóng vai trò lực lượng xã hội tiên tiến nhất, đã và đang tập hợp đông đảo nhân dân lao động thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa HDH đất nước, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh
E) Điều kiện cần và đủ (vấn đề 2): Đã có
- Ý thức giai cấp, ý thức vô sản biến cuộc đấu tranh tự phát thành cuộc đấu tranh chống CNTB
- Tổ chức đội tiênphong của GCCN thành một đảng Macxit leninit.

- Sự thống nhất phong trào công nhân

Trong 3 điều kiện trên  thì điều kiện 2 là quan trọng nhất

e)Nội dung xây dựng GCCN Việt Nam: 
Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ hai, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, từng bước trí thức hoá giai cấp công nhân. 


- Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân.


- Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những nhà kinh doanh có tài, có đức, các nhà quản lý, cán bộ khoa học - kỹ thuật giỏi, nhất là những người xuất thân từ công nhân.


- Có chính sách để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các cơ sở đào tạo nghề cho công nhân; chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân trong các dân tộc thiểu số.

Thứ ba, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân.

Thứ tư, bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. 

Thứ năm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân. 


-  Khẩn trương xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế. 


- Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp.


- Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân.

- Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các doanh nghiệp.
C3: Đồng chí phân tích quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nói chung và vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân việt nam.(Tham khảo)

Giai cấp công nhân là lực lượng XH tiên tiến ra đời từ nền công nghiệp hiện đại do điều kiện KT XH giai cấp công nhân có năng lực đặc biệt: khả năng xóa bỏ XH tư sản xây dựng XH mới tốt đẹp hơn, cao hơn XH tư sản – không còn áp bức bóc lột đó là XH cộng sản. Theo học thuyết Mác - Lê nin , giai cấp công nhân xét về nguồn gốc ra đời là con đẻ của nền đại công nghiệp, sinh ra và phát triển theo đà phát triển của kỹ thuật và công nghiệp và chỉ trở thành một giai cấp ổn định khi SX đại công nghiệp đã thay thế về cơ bản nền SX thủ công. Đó là giai cấp đại diện cho lực lượng SX tiên tiến nhất và cũng là giai cấp bị giai cấp tư sản bóc lột , có lợi ích KT đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản, là giai cấp có tính CM và triệt để nhất , có khả năng lôi kéo, tập hợp các giai cấp tầng lớp khác trong XH đi theo mình để đấu tranh xóa bỏ chế độ bóc lột TBCN , thực hiện chuyển biến CM từ XH tư bản lên XH XHCN và cộng sản chủ nghĩa và trở thành lãnh tụ tự nhiên đối với các giai cấp, tầng lớp khác trong XH đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Xuất phát từ địa vị KT XH , giai cấp công nhân là giai cấp những người lao động làm thuê, họ hòan tòan không có tư liệu SX phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Vì vậy họ bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư và là giai cấp đối lập trực tiếp về lợi ích với giai cấp tư sản. Do vị trí , vai trò của giai cấp công nhân , chủ nghĩa Mác - Lê nin xác định giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử hết sức to lớn là xóa bỏ chế độ bóc lột TBCN để xây dựng XH mới XH XHCN và CSCN. Sứ mệnh   lịch sử ấy không phải do ý muốn chủ quan của giai cấp công nhân hoặc do sự áp đặt của các nhà tư tưởng mà do những điều kiện KT XH khách quan qui định.

Tứ quan điểm duy vật lịch sử , Mác và Ăng Ghen đã từng chứng minh  rằng lịch sử XH phát triển như một chuổi hình thái KT XH nối tiếp nhau (từ thấp đến cao). Trong quá trình đó ông đã chỉ ra động lực của sự phát triển ấy là lực lượng SX và quan hệ SX tương ứng từ đó dẫn đến việc hình thành hình thái KT XH mới , đó là qui luật phát triển cơ bản của XH lòai người . 

Mác nói: “Tôi coi sự phát triển của những hình thái KT XH là một quá trình lịch sử tự nhiên” .
Chủ nghĩa tư bản ra đời với nền đại công nghiệp , một mặt tạo ra cơ sở vật chất , mặt khác sản sinh ra giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng SX mới mang tính XH hóa ngày càng cao so với quan hệ SX TBCN  dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân  về tư liệu SX , sớm hay muộn giai cấp công nhân đại diện cho lực lượng SX mới cũng lãnh đạo nhân dân lao động lật đổ giai cấp tư sản đại diện cho quan hệ SX lỗi thời , thiết lập quan hệ SX mới mở đường cho lực lượng SX phát triển , trong cuộc đấu tranh đó giai cấp công nhân là lãnh tụ tự nhiên của nhân dân lao động khác, quá trình đấu tranh triển khai ngày càng rộng thì sức ép tư tưởng của giai cấp tư sản đối với phong trào công nhân ngày càng tinh vi và xảo huyệt. Vì vậy nhiệm vụ giáo dục ý thức giai cấp hiện nay là vấn đề không những cho giai cấp công nhân ở mọi nước chưa giành được chính quyền mà còn ở những nước đã giành được  chính quyền, đó là một quá trình đấu tranh quyết liệt giữa hai tư tưởng tư sản và vô sản .

Thời gian qua đã có những tư tưởng cho rằng : giai cấp công nhân việt nam ngày nay không còn nghèo khó như trước đây đã được cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất nên không còn tính CM triệt để , bản thân họ đang hòa nhập vào XH tư sản đang đổi mới . đó là một luận điệu sai trái hoøan toøan , là sự lừa dối nếu cho rằng điều kiện của tư bản hiện đại , sự nghèo đói khổ cực của giai cấp công nhân đã được xóa bỏ . thực tế ngay tại các nước tư bản phát triển , bên cạnh sự bần cùng hóa của toøan thể giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngày càng nặng nề hàng triệu công nhân vẫn sống trong  cảnh nghèo khổ hoặc sống bên lề của cảnh nghèo khổ.

Gắn liền với điều kiện thứ nhất , điều kiện vô cùng quan trọng thứ hai để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là tổ chức đội tiên phong của giai cấp công nhân thành một Đảng Mácxít Lêninnít , trung thành với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân . vỉ trong cuộc đấu tranh giành chính quyền  và  lãnh đạo xây dựng XH mới , giai cấp công nhân không có vũ khí nào quan trọng hơn là tổ chức , đó là Đảng cộng sản. Khi không có Đảng theo học thuyết CM và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê nin thì không những giai cấp công nhân không vươn tới cuộc đấu tranh co ý thức , mà cũng không thể giành giai cấp lãnh đạo quần chúng lao động bị áp bức bóc lột , lật đổ giai cấp tư sản cải tạo XH theo chủ nghĩa XH.

Sự thống nhất phong trào công nhân là điều kiện thứ ba  co tính chất quyết định để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình . chủ nghĩa Mác - Lê nin đã phân tích rõ tính chất phức tạp của quá trình này : một mặt giai cấp công nhân không có tư liệu SX , bị áp bức bóc lột, đối lập với giai cấp tư sản và với tư cách là một lực lượng thù địch. Mặt khác giai cấp công nhân lại do nền SX TBCN sinh ra , gắn liền với nền SX ấy bằng tất cả điều kiện lao động và sinh sống nên không tránh khỏi ảnh hưởng của chế độ tư hữu với tính cách là hình thức sở hữu thống trị XH.

Sự tồn tại với tư cách là giai cấp những người không có sở hữu về tư liệu SX , bán sức lao động và bị bóc lột là yếu tố khách quan làm nảy sinh xu hướng đòan kết đấu tranh kiên quyết không thỏa hiệp với CNTB. Do phải tham gia vào nền SX TBCN để mưu sống và thừa nhận những điều kiện của phương thức SX ấy, giai cấp công nhân có xu hướng chia rẽ  nội bộ, thỏa hiệp về mặt XH dưới những hình thức này hay những hình thức khác với giai cấp tư sản. 

Như vậy phong trào công nhân luôn luôn tồn tại hai xu hướng: đòan kết thống nhất và chia rẽ nội bộ . nhưng theo sự phát triển khách quan của lịch sử thì xu hướng đòan kết thống nhất giai cấp công nhân là xu hướng chủ đạo .

Trong 3 điều kiện nói trên, việc tổ chức lực lượng tiên tiến của giai cấp công nhân thành Đảng Mácxít Lêninnít có vị trí rất quan trọng. Bởi vì sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ XH cũ, xây dựng XH mới – XH XHCN và CSCN. Sự nghiệp vĩ đại ấy phải do Đảng cộng sản lãnh đạo thì giai cấp công nhân mới có thể hoàn thành được. Nhưng để  đảm đương được nhiệm vụ ấy , Đảng cộng sản phải thật sự là Đảng Mácxít Lêninnít chân chính, một Đảng thật sự CM mang tính chất tiên phong , tính chất giai cấp công nhân và tính chất quốc tế . vai trò ldada của Đảng cộng sản thể hiện ở chỗ đem lý luận Mác - Lê nin giác ngộ cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động , vận dụng lý luận vào hoàn cảnh cụ thể để  đề ra cương lĩnh chính trị , tổ chức quần chúng đấu tranh giành chính quyền , khi đã giành chính quyền thì lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo xây dựng XH mới. Để thực hiện tốt vai trò đó Đảng phải không ngừng đổi mới về tư tưởng chính trị và tổ chức , không ngừng nâng cao ý chí CM, tăng cường lập trường giai cấp , nâng cao trình độ kiến thức nhất là trình độ lý luận đồng thời thường xuyên đấu tranh chống những tư tưởng sai lầm , giữ vững bản chất CM khoa học , trong sạch và tính chiến đấu của Đảng.

Tứ tính chất, vai trò của Đảng cộng sản cho thấy Đảng cộng sản là nhta bảo đảm cho giai cấp công nhân thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình . do vậy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân gắn liền tuyệt đối với vai trò của Đảng cộng sản . Ở việt nam , từ một nước thuộc địa nửa PK nên giai cấp công nhân ra đời đồng thời với sự  xâm lược của thực dân Pháp , là công cụ để thực dân Pháp khai thác tài nguyên  nước ta phục vụ cho giai cấp tư sản Pháp.

Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế nên có địa vị KT XH , có sứ mệnh lịch sử và những đặc điểm như giai cấp công nhân quốc tế nhưng do điều kiện lịch sử đặc thù nên giai cấp công nhân việt nam có những đặc điểm riêng của mình đó là: 

· có truyền thống yêu nước nồng nàn và tính cần cù sáng tạo , bị nhiều tầng lớp áp bức bóc lột nên có tính CM rất cao , giai cấp công nhân ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc , sớm có Đảng cộng sản lãnh đạo được Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện và giáo dục nên giữ được độc quyền lãnh đạo CM của cả dân tộc.

Tuy nhiên, giai cấp công nhân việt nam có nhược điểm: về số lượng còn ít (khoản 6 triệu) chiếm 8% dân số, chiếm 16% lực lượng lao động , về chất lượng nhiều mặt còn lạc hậu như là trình độ lý luận thấp, nhiều người còn mơ hồ về lập trường giai cấp , trình độ văn hóa khoa học kỹ thuật thấp (có 67% có trình độ văn hóa cấp 2 và 3, trình độ tay nghề công nhân bậc cao 2,5%, bậc 5 đến 6 chiếm 23%, Đại học và Trung cấp chiếm 1,2%), trình độ quản lý Nhà nước quản lý XH đặc biệt là quản lý KT còn non kém, tính tổ chức còn lõng lẽo mang nặng tâm lý tập quán  lối sống của nông dân SX nhỏ tiểu tư sản và còn bị ảnh hưởng của tàn dư PK. Hiện nay công nhân thất nghiệp chiếm 7% cả nước.

Với thực trạng giai cấp công nhân như thế , song Đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành lại độc lập cho  Tổ quốc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ngày nay đang lãnh đạo (là Đảng duy nhất) nhân dân định hướng đi lên chủ nghĩa XH thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước . quá trình đó mỗi bước thắng lợi đều không tách rời sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt nam. Từ khi thực dân Pháp đặt chân xâm lược lên đất nước ta, nhân dân ta  phải sống trong cảnh nô lệ lầm than, ch5u nhiều tầng áp bức bóc lột. Trong bối cảnh đó nhiều tổ chức và phong trào kháng chiến và nổi dậy nhưng tất cả đều phải thất bại thảm hại do chưa có tổ chức tiên phong tiến bộ lãnh đạo, chưa có lý luận khoa học dẫn đường. Đến khi có giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, nhất là từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển, đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa thời đại. Bằng lý luận khoa học dựa trên tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi với cách mạng tháng 8 năm 1945 lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH ở Việt Nam. Tiếp theo đó Đảng đã lãnh đạo 9 năm kháng chiến chống Pháp, làm nên chiến thăng Điện Biên Phủ làm chấn động địa cầu, giải phóng nửa đất nước đưa Miền Bắc đi vào xây dựng CNXH và tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam, sau 20 năm đã đánh thắng được đế quốc Mỹ xâm lượt thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên xây dựng CNXH, với những thành tựu quan trọng bước đầu thông qua công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.


Trong giai đoạn cách mạng XHCN, tuy Đảng ta đã mắc phải một số sai lầm do bệnh chủ quan duy ý chí, biểu hiện trong cải tạo XHCN, duy trì qua lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, công tác cán bộ có một số mặt hạn chế... Song, qua thực tiễn công cuộc đổi mới kể từ Đại hộ VI của Đảng cho đến nay, Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật, nhìn nhận và phân tích những sai lầm khuyết điểm đề ra đường lối chủ trương khắc phục và định hướng tiến lên CNXH đạt được những thành tựu to lớn bước đầu đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện, tiến hành sự nghiệp đẫy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển lực lượng giai cấp công nhân ngày càng nhiều, chất lượng từng bước được nâng lên, đó là một đường lối đúng đắn của Đảng ta. Văn kiện hôị nghị trung ương 7 khóa VII có ghi: “Cần xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về giai cấp, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay nghề cao, có năng lực tiếp thu và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng hiệu quả cao, vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình” (trích văn kiện hội nghị trung ương 7 khóa VII, trang 98).


Qua phân tích trên cho thấy chỉ có giai cấp công nhân với đội tiên phong của mình là Đảng Cộng Sản là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa để xây dựng xã hội mới- xã hội XHCN và CSCN, sứ mệnh đó không có giai cấp nào thay thế được. Khẳng định điều đó, chúng ta cần kiên quyết đấu trânh chống luận điệu sai trái cho rằng: giai cấp tiểu tư sản, giai cấp nông dân có thể tự giải phóng mình, giai cấp công nhân ngày nay đã hòa tan vào xã hội tư sản hoặc cho rằng tầng lớp trí thức ngày nay với nền đại công nghiệp sẽ thay thế giai cấp công nhân nắm vai trò lãnh đạo...


Nắm vững học huyết của chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chúng ta sẽ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp công nhân và toàn xã hội, nhất định chúng ta sẽ đạt được những thành tựu quan trọng trong thời gian tới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và xây dựng thành công CNXH ở nước ta./.
Tuyên ngôn của ĐCS và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là cương lĩnh chính trị, kim chỉ nam cho hành động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, xây dựng chủ nghĩa xó hội và chủ nghĩa cộng sản. Tuyờn ngụn là cương lĩnh đầu tiên đặt ra mục tiêu, chỉ rừ lực lượng, điều kiện và phương thức đấu tranh nhằm giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột và nô dịch, đưa con người đến cuộc sống tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện. Với ý nghĩa lớn lao đó, V.I.Lờ-nin khẳng định: “Cuốn sách mỏng ấy có giá trị bằng hàng bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và chiến đấu trong thế giới văn minh”.

Phỏt hiện và làm sỏng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác, là một giá trị to lớn trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Tuyên ngôn đó luận chứng một cỏch cú cơ sở khoa học, đầy thuyết phục về sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; chỉ rừ sứ mệnh lịch sử thế giới đó là do chính địa vị kinh tế - xó hội của giai cấp cụng nhõn trong xó hội quy định. Trong Tuyên ngôn, C.Mác và Ph.Ăng-ghen chỉ rừ: “Trong tất cả cỏc giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản thỡ chỉ cú giai cấp vụ sản là giai cấp thực sự cỏch mạng. Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, cũn giai cấp vụ sản lại là sản phẩm của bản thõn nền đại công nghiệp”. Và khẳng định: “Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và sự thắng lợi của giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau”.

Trải qua mọi thử thách trong 162 năm qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đó cú nhiều biến đổi, có nhiều vấn đề rất mới đặt ra cần phải giải quyết, nhưng những nguyên lý mà C.Mỏc và Ph.Ăng-ghen trỡnh bày trong Tuyờn ngụn của Đảng Cộng sản vẫn cũn giỏ trị và núng hổi tớnh thời sự. Chủ nghĩa Mỏc khụng hề lỗi thời, vẫn là cơ sở khoa học, phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề thời đại; tiếp tục là kim chỉ nam, là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trên con đường đi tới tương lai xó hội chủ nghĩa.

Hiện nay, có không ít những luận thuyết, quan điểm khác nhau tiến công, phủ nhận giá trị của Tuyên ngôn, đũi thay thế chủ nghĩa Mỏc - Lờ-nin; những lý thuyết hoài nghi, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân nở rộ ở nhiều nơi. Người ta cố tỡnh lập luận: C.Mỏc đó gắn cho giai cấp cụng nhõn cỏi sứ mệnh mà nú khụng cú bởi vỡ ụng thương đó là giai cấp nghèo khổ; rằng, chủ nghĩa tư bản đó thay đổi về chất, trở thành “chủ nghĩa tư​ bản nhân dân”, khụng cũn dựa trờn sự búc lột lao động làm thuê nữa; rằng, công nhân ở các nước t​ư bản không cũn bị búc lột, địa vị của họ đó thay đổi căn bản, cho nên không cũn sứ mệnh lịch sử nữa?!... Thực chất đó là sự biện hộ cho địa vị thống trị và bóc lột của giai cấp tư sản, cho sự tồn tại “vĩnh hằng” của chủ nghĩa tư bản, phủ nhận vai trũ lịch sử khỏch quan của giai cấp cụng nhõn.

Mặc dù có những thay đổi và đạt được những thành tựu to lớn trong các thập kỷ gần đây, nh​ưng trong lũng thế giới tư​ bản hiện đại, mâu thuẫn vốn có giữa lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất không những vẫn tồn tại, mà có mặt cũn sõu sắc hơn và lan ra phạm vi rộng hơn. “Chủ nghĩa t​ư bản hiện đại đang nắm ưu thế về vốn, khoa học và công nghệ, thị trường, song không thể khắc phục nổi những mâu thuẫn vốn có”.

Trong điều kiện mới, cho dù chủ nghĩa t​ư bản có thay đổi, thích nghi và phát triển nh​ư thế nào, nhưng bản chất bóc lột, phản động của nó vẫn không thay đổi. Không những thế, sự bóc lột và bản chất phản động đang được chủ nghĩa t​ư bản ra sức mở rộng đến các n​ước đang phát triển bằng các hỡnh thức nụ dịch và chủ nghĩa cư​ờng quyền mới về chính trị, kinh tế và cả quân sự. Dù có thể tận dụng những thành tựu cách mạng khoa học công nghệ hiện đại để phát triển, nhưng chủ nghĩa t​ư bản không thể thích nghi mói đ​ược, dẫu nó đang cố gũ lực lư​ợng sản xuất trong khuôn khổ chật hẹp của quan hệ sản xuất dựa trên cơ sở chiếm hữu t​ư nhân tư​ bản chủ nghĩa về t​ư liệu sản xuất. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu 2008-2009 đó núi lờn những hạn chế của chủ nghĩa tự do kinh tế, những mõu thuẫn khụng thể khắc phục và giới hạn của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

“Giai cấp tư​ sản không những đó rốn những vũ khớ sẽ giết mỡnh, mà nú cũn tạo ra những ngư​ời sử dụng vũ khí ấy-những công nhân hiện đại, những ng​ười vô sản”. Luận điểm nổi tiếng này trong Tuyên ngôn càng trở nên có ý nghĩa trong điều kiện lịch sử mới. Chủ nghĩa tư​ bản điều chỉnh là làm cái việc rèn giũa “vũ khí sẽ giết mỡnh” thờm sắc nhọn hơn; những người đào huyệt chôn nó-giai cấp công nhân-càng nhận thức rừ hơn sứ mệnh lịch sử của mỡnh là loại bỏ chủ nghĩa t​ư bản ra khỏi đời sống xó hội, xõy dựng chủ nghĩa cộng sản văn minh, xác định rừ hơn con đ​ường, biện pháp để thực hiện sứ mệnh lịch sử vĩ đại đó.

Ngày nay, giai cấp công nhân Việt Nam đó cú nhiều thay đổi và phát triển về số lượng, chất lượng, cơ cấu và địa vị lịch sử, vai trũ trong xó hội. Dự cũn nhiều hạn chế, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam thông qua chính Đảng của mỡnh vẫn là giai cấp duy nhất lónh đạo cách mạng, đưa sự nghiệp đổi mới đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Vai trũ lónh đạo, bản chất cách mạng và tính tiền phong của giai cấp công nhân không hề thay đổi. Những tư tưởng của Tuyên ngôn về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cùng với thực tiễn lónh đạo cách mạng hơn 8 thập kỷ qua là cơ sở cho phép chúng ta khẳng định và tin tưởng vào vai trũ và sứ mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn Việt Nam.

Nhận thức rừ vai trũ lịch sử của giai cấp cụng nhõn, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu Khóa X của Đảng xác định: Chú trọng xây dựng giai cấp công nhân thực sự xứng đáng là giai cấp lónh đạo cách mạng, là giai cấp tiờn phong trong sự nghiệp xõy dựng chủ nghĩa xó hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là nũng cốt trong liờn minh giai cấp cụng nhõn với giai cấp nụng dõn và đội ngũ trí thức dưới sự lónh đạo của Đảng. Phải xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước là cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Xây dựng giai cấp công nhân ngày càng được trí thức hóa, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
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